
1. Đặt vấn đề

Vai trò giới là những qui định, niềm tin mang tính văn hoá và x� hội về
hành vi và tình cảm của nam giới và phụ nữ (Anselmi và Law, 1998:195).
Trong các x� hội nói chung, phụ nữ thưêng đảm nhận các vai trò như: tái
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Tóm tắt: Dựa vào dữ liệu của Đề tài “Sự thích ứng của ngưêi di
cư tù do từ nông thôn ra các thành phố và các vùng phụ cận:
nghiên cứu trưêng hợp Hà Nội” do Viện Gia đình và Giới tiến
hành tại Hà Nội năm 2008, bài viết  xem xét mối liên quan giữa
vai trò giới với động cơ và quyết định di cư. Kết quả nghiên cứu
cho thấy di cư tù do lên Hà Nội kiếm việc làm là cách thức mà
rất nhiều hộ gia đình ở vùng nông thôn Việt Nam đã làm để đối
phó với nghèo đói. Trong các yếu tố ảnh hưëng thì nhóm tuổi và
hôn nhân có tác động đáng kể đến việc di cư. Nam giới thưêng
độc lập hơn và tự chủ hơn trong việc khởi xưíng và quyết định
di cư trong khi phụ nữ di cư là do ngưêi khác gợi ý và  thưêng
®ưîc bàn bạc và quyết định bởi gia đình và ngưêi chồng. Phụ nữ
thưêng di cư gần quê nhà hơn so với nam giới. Khó khăn lớn nhất
mà ngưêi di cư phải đối diện trưíc khi quyết định di cư là thu xếp
việc chăm sóc con cái, trong đó phụ nữ gặp khó khăn nhiều hơn
nam giới. Nhìn chung những ngưêi đã kết hôn di cư thưêng gặp
khó khăn nhiều hơn ngưêi chưa kết hôn.

Từ khãa:Di cư nông thôn - thành thị; Vai trò giới trong di cư ; Động
cơ di cư.
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sản xuất; sản xuất; hoạt động cộng đồng. Trong khi đó, nam giới thưêng
đảm nhận các vai trò sản xuất và hoạt động quản lý cộng đồng. Do phải
đảm nhận vai trò tái sản xuất như sinh đẻ, chăm sóc con cái, nội trợ cho
nên phụ nữ thưêng chọn những công việc tạo thu nhập gần nơi sinh sống
của gia đình để có thể kết hợp vai trò sản xuất với tái sản xuất của mình.
Trong di cư, phụ nữ thưêng gặp khó khăn hơn nam giới trong quyết định
di cư do vài trò tái sản xuất của mình. 

Số liệu các cuộc điều tra lớn ở Việt Nam ®� cho thấy phụ nữ di cư ngày
càng gia tăng. Theo Tổng điều tra dân số 1989, nam giới chiếm tới 57,2%
tổng số ngưêi di cư và phụ nữ chỉ chiếm 42,8%, ít hơn 14,4% so với nam
giới. Sau đó 10 năm, kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam 1999
cho thấy số lưîng nam giới và phụ nữ di cư ®� xấp xỉ gần bằng nhau (nam
giới: 51,0% và phụ nữ: 49,0%). Sau đó 5 năm, kết quả Điều tra giữa kỳ
năm 2004 với trọng tâm là điều tra di cư Việt Nam cho thấy số lưîng phô
nữ di cư ®� vưît nam giới, chiếm tới 56,9% tổng số ngưêi di cư, trong khi
nam giới chỉ chiếm 43,0%, ít hơn 13,9% so với phụ nữ. Như vậy, năm
2004, tỷ lệ phụ nữ di cư so với tổng số ngưêi di cư gần giống như tỷ lệ
nam giới di cư cách đây 15 năm. Số liệu cuộc điều tra này chỉ rõ tỷ trọng
những ngưêi di cư chưa kết hôn lần nào cao hơn 2 lần những ngưêi không
di cư. Điều này cho thấy việc kết hôn và những vài trò mà phụ nữ nam giới
đảm nhận trong gia đình có thể có ảnh hưëng đến quyết định di cư của họ. 

Bài viết sẽ xem xét mối liên quan giữa vai trò giới, chiến lưîc đối phó
với nghèo đói của hộ gia đình và quyết định di cư. Các vấn đề này sẽ ®ưîc
phân tích trong tư¬ng quan với các yếu tố có thể ảnh hưëng đến việc di cư
như giới tính, học vấn, độ tuổi và tình trạng hôn nhân. Dữ liệu ®ưîc phân
tích trong bài viết này ®ưîc rót ra từ Đề tài “Sự thích ứng của ngưêi di cư
tù do từ nông thôn ra các thành phố và các vùng phụ cận: nghiên cứu trưêng
hợp Hà Nội” do Viện gia đình và Giới tiến hành tại Hà Nội năm 2008 với
số mẫu: 700 bảng hỏi, 65 phỏng sấn sâu, 2 thảo luận nhóm và 5 ngưêi cung
cấp thông tin chủ chốt. Nghiên cứu ®ưîc thực hiện chủ yếu ở 4 phưêng:
Phúc xá, Phúc Tân, ¤ Chợ Dừa và Bạch Mai - thành phố Hà Nội. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Động cơ di cư

Khi ®ưîc hỏi “vì sao anh/chÞ lại quyết định đi tìm việc làm tại Hà Nội”
thì những lý do mà ngưêi trả lời ®ưa ra thưêng mang tính kinh tế và chiếm
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tỷ lệ cao như hy vọng cải thiện kinh tế (54,3%); thu nhập thấp, nghèo đói,
nợ nần (45,4%); thiếu đất canh tác/không có đất (44,1%). Những lý do
mang tính phi kinh tế như anh chị em bạn bè rủ đi (10,7%), nâng cao hiểu
biết (5,1%), v.v.. có tỷ lệ không đáng kể (Bảng 1). Như vậy, di cư tìm kiếm
việc làm ở Hà Nội là cách thức mà rất nhiều ngưêi dân sống ở vùng nông
thôn ®� làm để đối phó với nghèo đói. 

Khi xem xét tư¬ng quan giữa lý do di cư vì thu nhập quá thấp và nghèo
túng, nợ nÇn (chiếm 45,4% số ngưêi trả lời) với các yếu tố giới tính, học
vấn, nhóm tuổi và tình trạng hôn nhân của ngưêi trả lời thì kết quả cho
thấy không có sự khác biệt nào liên quan đến giới tính và học vấn. Như
vậy là để đối phó với nghèo đói, những ngưêi di cư tù do từ những hộ gia
đình ở nông thôn có thể là bất kỳ thành viên nào trong hộ gia đình, không
phân biệt nam hay nữ, ngưêi có học vấn thấp hay nguêi có học vấn cao. 

Tuy nhiên có sự khác biệt đáng kể giữa ngưêi chưa kết hôn và ngưêi
®� kết hôn. Đối với ngưêi chưa kết hôn, di cư vì lý do nghèo đói ít hơn
nhiều so với các lý do kh¸c-kh«ng phải là nghèo đói. Ví dụ, tỷ lệ ngưêi

Bảng 1. Lý do di cư ra Hà Nội
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chưa kết hôn di cư vì nghèo đói là 11,9%, chỉ bằng gần một nửa tỷ lệ ngưêi
chưa kết hôn di cư không phải vì lý do nghèo đói (27,5%). Ngưîc lại,
những ngưêi ®� kết hôn di cư vì lý do nghèo đói cao hơn gấp 1,2 vì các lý
do khác, cụ thể 82,4% so với 69,6% (Bảng 2). Như vậy, yếu tố hôn nhân
có ảnh hưëng đến việc di cư vì lý do nghèo đói. 

ảnh hưëng của yếu tố hôn nhân đến việc di cư vì nghèo đói còn thể
hiện ở sự khác biệt giữa các nhóm tuổi ngưêi di cư. Như ®� nêu, tỷ lệ
ngưêi di cư lên Hà Nội tìm việc làm vì thu nhập quá thấp và nghèo túng,
nợ nần là 45,4% , tuy nhiên, tỷ lệ này ở nhóm tuổi khác nhau là rất khác
nhau. Số ngưêi di cư tù do lên Hà Nội vì lý do nghèo đói tỷ lệ thuận với
tuổi. Tuổi càng cao thì tỷ lệ ngưêi di cư lên Hà Nội vì lý do nghèo đói càng
tăng. ở lứa tuổi dưíi 20, chỉ 30,0% ngưêi trả lời rằng họ di cư vì thu nhập
quá thấp, nghèo túng, nợ nần. Tỷ lệ này ở nhóm 20-34 tuổi, 35-49 tuổi và
50 tuổi trở lên lần lưît là 40,1%, 50,9% và 57,1%. Như vậy, ở nhóm cao
nhất: 50 tuổi trở lên thì ngưêi di cư vì nghèo đói cũng đạt tỷ lệ cao nhất,
cao gần gấp đôi tỷ lệ này ở nhóm trẻ nhất: dưíi 20 tuổi (Biểu đồ 1). 

ở nông thôn Việt Nam, những ngưêi ở nhóm tuổi lớn hơn thưêng là
những ngưêi ®� có gia đình. Trong hoàn cảnh nghèo túng, trách nhiệm của
ngưêi cha/ngưêi mẹ, ngưêi vî/ngưêi chồng đối với gia đình và con cái có
thể ®� thôi thúc họ phải di cư để kiếm sống cho gia đình. Một phụ nữ di
cư tâm sự: “Đi lên đây gánh, những cái hôm đầu ấy, sữa nó căng lên,
ngưêi ta đi ngưêi ta va vào còn phát khóc lên. Nhưng mà nghĩ kinh tế
không có, đành nghiến răng, thư¬ng con lắm nhưng không làm thế nào
®ư¬c.” (PVS, nữ di cư, 33 tuổi). Một nam giới di cư cho biết “Em đi làm
nhiều nơi chỉ vì cuộc sống, ở quê chỉ có 2 sào ruộng, vợ chồng em không

Bảng 2. Tình trạng hôn nhân hiện nay và di cư do nghèo đói (%)
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có việc làm thêm, tất tật tần tân chỉ có sào ruộng, chỉ làm 3 tháng, còn lại
không làm ăn gì, nên không có cho các cháu ăn học. Rồi lại tập quán cưíi
xin, giỗ chạp, các khoản đều cần có tiền, nên không làm gì thì chịu chết,
bắt buộc phải đi làm.” (PVS, nam di cư). 

Liên quan đến vai trò giới, khi đuợc hỏi về bổn phận kiếm tiền của
ngưêi vî/ngưêi chồng trong gia đình thì số ngưêi trả lời kiếm tiền là bổn
phận của ngưêi chồng cao gấp 10 lần số ngưêi trả lời kiếm tiền là bổn
phận của ngưêi vợ: 3,1% so với 0,3% (Bảng 1). Đặc biệt, những ngưêi trả
lời là nam giới cho rằng việc kiếm tiền là bổn phận của ngưêi chồng và
không ai trong số họ cho rằng việc kiếm tiền là bổn phận của ngưêi vợ thì
số liệu cũng cho thấy không có ngưêi phụ nữ nào cho rằng việc kiếm tiền
là bổn phận của ngưêi chồng. Điều này cho thấy phụ nữ nông thôn di cư
coi việc kiếm tiền không chỉ là trách nhiệm của nam giới mà còn là trách
nhiệm của phụ nữ. 

Câu hỏi đặt ra ai là ngưêi trong gia đình có thể di cư lên Hà Nội kiếm
việc làm. Vấn đề này hầu như không phụ thuộc vào giới tính nam nữ cũng
như học vấn của ngưêi di cư tù do mà phụ thuộc vào các yếu tố khác. Thứ
nhất là cơ hội việc làm. Trong gia đình ai có thể có cơ hội có việc làm ở
thị trưêng Hà Nội thì ngưêi ấy có thể đi. “Bây giờ ai có cơ hội thì kiếm

Biểu đồ 1. Tỷ lệ di cư do nghèo đói theo nhóm tuổi (%)
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tiền, không phân biệt nam nữ nữa. Anh ấy mà có đi, thì cũng không thể đi
gánh ngô luộc để bán như em ®ưîc. Làng em phụ nữ chỉ làm nghề này thôi
nên phụ nữ thưêng rủ nhau đi nhiều hơn.” (PVS, nữ di cư, 34 tuổi). Thứ
hai là ai có thể đem lại nguồn lợi kinh tế lớn nhất cho gia đình và ít nguy
cơ nhất cho hạnh phúc của gia đình thì ngưêi ấy có thể di cư. Mét phụ nữ
di cư tâm sự: “Em nghĩ đàn ông đi tiêu hết, mình ở nhà vừa khổ, vừa khó
khăn mà lúc anh ấy về tiêu hết tiền thì cũng bằng không. [...] Em cũng tin
chồng em, nhưng mà cũng không nói trưíc ®ưîc, vì em ®z thấy lên đây có
nam giới đi bồ bịch rồi sao nhzng tiền gửi cho vợ.” (PVS, nữ di cư, 38
tuổi). Thứ ba là sự phân công trách nhiệm giữa ngưêi vợ và ngưêi chồng
trong gia đình. “Đàn bà đi rồi thì đàn ông phải trông coi nhà cửa chứ. Đi
hết rồi để nhà cửa tan hoang µ. Con cái để cho ai?” (PVS, nữ di cư, 26
tuổi); “Cũng không biết làm sao, công việc nó vậy nên quyết định hai vợ
chồng một ngưêi đi làm ăn, còn một ngưêi thì ở nhà nuôi con” (PVS, nam
di cư, 38 tuổi). Thứ tư là sự giúp đỡ của ngưêi thân trong gia đình. Ai có
ngưêi trợ giúp các công việc gia đình thì ngưêi ấy có thể ra đi, kể cả trong
trưêng hợp cả hai vợ chồng cùng di cư để lại con nhá cho bố mẹ chăm sóc.
Mét phụ nữ di cư cho biết “Khi nhà em về thì bảo là bây giờ cấy hái thế
này cũng chả ®ưîc bao nhiêu, thôi hai vợ chồng tập trung lên đây làm thì
ông bà ngoại em bảo thôi điều kiện khó khăn thế thì mẹ cai sữa cho con

Biểu đồ 2. Tỷ lệ nam và nữ theo khoảng cách di cư (%)
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xong thì hai vợ chồng bảo nhau mà đi làm.” (PVS, nữ di cư, 33 tuổi).

Tuy phụ nữ ®� có thể di cư, sống xa gia đình, xa chồng con để kiếm thu

nhập nhưng phụ nữ vẫn không thể đi xa gia đình như nam giới. Số liệu cho

thấy với khoảng cách di cư từ 15-100 km thì tỷ lệ phụ nữ di cư nhiều hơn

nam giới: 66,7% so với 52%. Tuy nhiên với khoảng cách di cư dài hơn thì

tỷ lệ phụ nữ di cư lại ít hơn đáng kể so với nam giới. Với khoảng cách di

cư từ 101-200 km và 201-500 km thì tỷ lệ phụ nữ di cư tư¬ng ứng là

31,8% và 1,8%. Tỷ lệ này ở nam giới là 44,5% và 1,8% (Biểu đồ 2). 

Nguyên nhân khiến phụ nữ không thể di cư xa như nam giới chính là
do vai trò giới của mình. Trách nhiệm đối với công việc nội trợ, chăm sóc
con cái ®� khiến cho phụ nữ không thể di cư “chuyên nghiệp” như nam
giới với hàm ý là nam giới có thể di cư với khoảng cách xa hơn và với
khoảng thời gian không về thăm gia đình lâu hơn. 

Mét nam giới di cư làm ăn ở Hà Nội cho biết: “Lúc đầu nhà em hỏi thì
em cũng không đồng ý đâu. [...]. Nhưng sau em cũng phải đồng ý với điều
kiện là chỉ đi làm ở Nam Định cho gần nhà, đi theo đợt thôi thỉnh thoảng
phải về nhà. [...] Từ thành phố về nhà cũng chỉ 30-40 km nên cũng tiện
hơn em. Chỉ là mấy chị em trong làng tranh thủ lúc nông nhàn đi kiếm
việc để tăng thu nhập thôi chứ không “chuyên nghiệp” như em đâu.”
(PVS, nam di cư, 31 tuổi). 

Biểu đồ 3. Ngưêi khởi xưíng di cư (%)
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2.2. Quyết định di cư

Ngưêi khởi xưíng di cư

Trong nghiên cứu này, ngưêi khởi xưíng di cư là hàng xãm/b¹n bÌ
chiếm tỷ lệ cao nhất (41,9%), tiếp theo là bản thân ngưêi di cư với tỷ lệ
30,7%, ngưêi thân trong gia đình khởi xưíng di cư chiếm tỷ lệ không
đáng kể: bố mẹ/con cái/họ hàng: 21,9%; chồng/vợ: 6,1% (Biểu đồ 3). 

Xem xét tư¬ng quan giữa ngưêi khởi xưíng di cư với các yếu tố giới
tính, học vấn, nhóm tuổi và tình trạng hôn nhân của ngưêi trả lời, số liệu
cho thấy không có sự khác biệt nào liên quan đến học vấn, nhóm tuổi và
tình trạng hôn nhân của ngưêi trả lời. Một khác biệt duy nhất ®ưîc nhận
thấy là khác biệt liên quan đến giới tính của ngưêi trả lời và chỉ trong
trưêng hợp ngưêi khởi xưíng di cư là chính bản thân ngưêi di cư hay là
ngưêi thân trong gia đình. Nếu ngưêi khởi xưíng là hàng xãm/b¹n bÌ hay
ngưêi khác thì cũng không có sự khác biệt nào liên quan đến giới tính.

Biểu đồ 4 cho thấy có đến 39,5% nam giới trả lời rằng chính bản thân
họ là ngưêi gợi ý di cư, cao gấp 1,7 lần phụ nữ. Hơn nữa, rất ít nam giới
cho rằng họ di cư là do ngưêi thân trong gia đình gợi ý. Ví dụ, chỉ có 16,6%
nam giới cho rằng họ di cư là do bè mÑ/con c¸i/hä hàng gợi ý; trong khi

Biểu đồ 4. Ngưêi khởi xưíng di cư theo giới tính ngưêi trả lời (%) 
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đó, tỷ lệ này ở phụ nữ là 26,2%. Hay chỉ có 1,6% nam nói rằng họ di cư là
do ngưêi vợ của mình gợi ý, tỷ lệ này ở phụ nữ là 10%, cao gấp 6 lần nam
giới. Như vậy, nam giới thưêng độc lập hơn và chủ động hơn trong việc đề
xuất di cư. Ngưîc lại, phụ nữ lại thưêng bị động hơn trong việc này.

Ngưêi quyết định việc di cư

Điều tra di cư Việt nam 2004 cho thấy phần lớn ngưêi di cư Việt Nam
không hoàn toàn tự mình ®ưa ra quyết định di cư. Quyết định di cư của họ
có sự tham gia của các thành viên gia đình. Khoảng 2/3 nam giới và 80%
phụ nữ di cư nói là ®� có ngưêi khác tham gia vào quyết định di cư của
họ (UNFPA, 2007). Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, đa số ngưêi di cư tù
do lên Hà Nội là do họ tự quyết định, chiếm tới 69,1%; ngưêi di cư bàn
bạc cùng với gia đình quyết định chỉ chiếm 20,9%; ngưêi khác quyết định
thay họ chiếm tỷ lệ không đáng kể như chång/vî: 5,1%; bố mẹ: 3,3%;
ngưêi khác: 0,3% (Biểu đồ 5). 

Xem xét tư¬ng quan giữa ngưêi quyết định di cư với các yếu tố giới
tính, học vấn, nhóm tuổi và tình trạng hôn nhân của ngưêi trả lời, kết quả
cho thấy học vấn và nhóm tuổi của ngưêi trả lời hầu như không có ảnh
hưëng gì đến ngưêi quyết định di cư. Nhưng yếu tố giới tính và tình trạng
hôn nhân của ngưêi trả lời lại có ảnh hưëng đáng kể. Khác biệt liên quan

Biểu đồ 5. Ngưêi quyết định việc di cư (%)
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đến giới tính của ngưêi trả lời ®ưîc nhận thấy trong các trưêng hợp ngưêi
quyết định di cư chính là bản thân họ, hay cả nhà cùng bàn bạc quyết định
hay vợ/chồng của họ quyết định. 

Biểu đồ 6 cho thấy có tới 80,3% nam giới trả lời họ di cư là do chính
bản thân họ tự quyết định; trong khi đó, tỷ lệ này ở phụ nữ là 59,8%, ít
hơn nam giới đến 20,5 điểm %. Trong khi đó, chỉ có 12,2% nam giới trả
lời cả gia đình cùng tham gia bàn bạc quyết định việc di cư của họ, tỷ lệ
này ở phụ nữ là 28,1%, cao gấp 2,3 lần nam giới. Đặc biệt, chỉ có 1,3%
nam giới cho rằng họ di cư là do vợ của mình quyết định, nhưng có tới
8,4% phụ nữ cho rằng họ di cư là do chồng của mình quyết định. Như vậy,
nam giới tự mình quyết định di cư nhiều hơn phụ nữ. Sự tham gia của gia
đình hay ngưêi vợ vào quyết định di cư của nam giới là không đáng kể.
Ngưîc lại, phụ nữ tự quyết định di cư ít hơn nam giới. Sự tham gia của gia
đình và ngưêi chồng vào quyết định di cư của phụ nữ nhiều hơn nam giới.
Điều này có thể liên quan đến quyền quyết định của ngưêi chồng trong
gia đình. Nhiều nghiên cứu ®� chỉ rõ ngưêi chồng là ngưêi có tiếng nói
quyết định trong các công việc gia đình, quyền quyết định của phụ nữ tuy
®� cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế (Phạm Thị Huệ, 2007; Đỗ Thị Bình,
2001).

Lý do khiến nam giới tự do hơn, tự quyết hơn trong quyết định di cư,

Biểu đồ 6. Ngưêi quyết định việc di cư theo giới tính ngưêi trả lời (%)
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một mặt là do họ có quyền quyết định nhiều hơn trong gia đình. Mặt khác,
nam giới không bị ràng buộc với công việc nhà như phụ nữ cho nên họ tự
do hơn trong việc ra quyết định di cư, thậm chí không cần bàn bạc với vợ.
Mét nam di cư 40 tuổi cho biết “quyết định là đi luôn chứ không có bàn
bạc gì với vợ”. 

Khác với nam giới, phụ nữ khó có thể tự mình ra quyết định di cư vì
vai trò tái sản xuất của mình. Phụ nữ thưêng phải thư¬ng thuyết với các
thành viên khác trong gia đình và nhờ ngưêi đảm nhận vai trò nội trợ và
chăm sóc con cái thay cho họ khi họ di cư. Cho dù họ có thể tự thu xếp
công việc gia đình và tự quyết định nhưng ít nhất họ vẫn cần nhận ®ưîc
sự đồng ý của chồng cho phép họ di cư hay cho phép ngưêi khác làm thay
công việc nhà của họ. Một phụ nữ di cư cho biết: “Đây là quyết định của
em. Chồng em không cho em đi vì con em còn nhỏ nhưng mà em quyết
định là em phải ra đi. [...] Chồng em về sau cũng đồng ý. [...] Nếu chồng
em không đồng ý thì em cũng không đi. Nhưng mà em sẽ thuyết phục để
đi vì em nghĩ sống mzi trong nợ nÇn thì khổ lắm.” (PVS, nữ di cư, 34 tuổi). 

Xem xét tư¬ng quan giữa ngưêi quyết định di cư và tình trạng hôn nhân
của ngưêi trả lời thì kết quả cho thấy ngưêi chưa kết hôn tự bản thân mình
quyết định di cư nhiều hơn ngưêi ®� kết hôn (78,3% so với 65,7%). Việc
di cư của ngưêi ®� kết hôn ®ưîc bàn bạc và quyết định bởi gia đình nhiều
hơn ngưêi chưa kết hôn (24,8% so với 9,1%). Điều này có thể hiểu ®ưîc
vì những ngưêi ®� kết hôn thưêng đóng vai trò nhất định đối với gia đình
cho nên việc di cư của họ thưêng ®ưîc bàn bạc trong gia đình để tìm giải
pháp cho những vai trò mà họ có thể không thực hiện khi họ ®� di cư. Tuy
nhiên, cha mẹ tham gia vào quyết định di cư của ngưêi con chưa kết hôn
nhiều hơn ngưêi con ®� kết hôn (8,4% so với 1,9%). Lý do có thể là con
cái chưa kết hôn thưêng sống chung với cha mẹ cho nên cha mẹ dễ dàng
tham gia vào quyết định di cư của con cái. Hơn nữa, trong mắt cha mẹ,
mét ngưêi con mới lớn, chưa lập gia đình thưêng “nông nổi”, “bồng bột”,
“chưa có kinh nghiệm” và “dễ bị lôi kéo” cho nên cha mẹ thấy mình phải
có trách nhiệm và cần thiết phải tham gia vào quyết định di cư của những
ngưêi con này. Một nam giới di cư cho biết: “Đầu tiên là cũng không cho
đi nhưng cuối cùng em thuyết phục bố mẹ lại cho đi. [...] Ông bà em ngại,
sợ chúng em mới lớn ra ngoài xz hội không có ngưêi kèm cặp, dễ bị xz hội
ngưêi ta lôi kéo. Tốt ít xấu nhiều. Sợ chúng em thanh niên nông nổi nên
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dễ bị lôi kéo.” (PVS, nam di cư, 38 tuổi)

Khó khăn trưíc quyết định di cư

Nghiên cứu này cho thấy đa số ngưêi di cư tù do lên Hà Nội gặp khó
khăn trưíc khi quyết định di cư. Có khoảng 2/3 tổng số ngưêi trả lời,
tư¬ng ®ư¬ng với 65,6% nói là họ gặp khó khăn trưíc quyết định di cư lên
Hà Nội. Số ngưêi không gặp khó khăn chỉ chiếm 34,4%. Phụ nữ gặp khó
khăn nhiều hơn nam giới (59,7% so với 40,3%). Ngưêi ®� kết hôn gặp khó
khăn nhiều hơn ngưêi chưa kết hôn (79,5% so với 15,3%). Nhóm tuổi gặp
khó khăn nhiều nhất là nhóm từ 35-49 tuổi với tỷ lệ 71,6%; tiếp đến là
nhóm 50 tuổi trở lên với tỷ lệ 65,1%, nhóm 20-34 tuổi với tỷ lệ 63,1%;
cuối cùng là nhóm dưíi 20 tuổi với tỷ lệ 42,5%. Nhóm tuổi trẻ nhất là
nhóm gặp ít khó khăn nhất. 

Trong những khó khăn mà ngưêi di cư phải đối mặt trưíc khi di cư lên
Hà Nội thì khó khăn lớn nhất thưêng liên quan đến con cái như lo lắng vì
con còn bé: 34,9% (chiếm tỷ lệ cao nhất); lo lắng cho việc học hành của
con cái: 20,7% (chiếm tỷ lệ cao thứ ba). Tiếp theo là những khó khăn liên
quan đến công việc ở điểm đến như lo không có hiểu biết về nghề nên sợ
không làm ®ưîc: 26,8%; lo không có đủ tiền làm vốn: 19,4%. Sau đó là

Biểu đồ 7. Ngưêi quyết định di cư theo tình trạng hôn (%)
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khó khăn liên quan đến gia đình như gia đình quá lo lắng không đồng ý

cho đi: 18,5%. Những khó khăn khác chiếm tỷ lệ không đáng kể (Bảng 3). 

Tư¬ng quan giữa những khó khăn trưíc khi quyết định di cư lên Hà

Nội với học vấn không cho thấy có sự khác biệt nào. Nhưng ở một số khó

khăn cũng cho thấy những khác biệt theo nhóm tuổi và tình trạng hôn

nhân, giới tính. Ví dụ như khác biệt về nhóm tuổi thể hiện ở khó khăn: gia

đình quá lo lắng không đồng ý cho đi (Bảng 3, mục 5). Khác biệt về tình

trạng hôn nhân và giới tính chỉ liên quan đến một khó khăn duy nhất là:

con còn bé (Bảng 3, mục 1). Trong các trưêng hợp còn lại thì hầu như
không thấy có sự khác biệt nào theo nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân và giới

tính. 

Về khó khăn “gia đình quá lo lắng không đồng ý cho đi”, số liệu cho

thấy khó khăn này luôn tỷ lệ nghịch theo nhóm tuổi. Nhóm tuổi càng trẻ

thì khó khăn “gia đình quá lo lắng không đồng ý cho đi” càng tăng. Nhóm

tuổi càng lớn thì khó khăn này càng giảm. ở nhóm tuổi trẻ nhất: dưíi 20

Bảng 3. Khó khăn trưíc quyết định di cư lên Hà Nội
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tuổi có tới 41,2% ngưêi di cư nói họ gặp khó khăn vì gia đình quá lo lắng
không đồng ý cho di cư và chiếm tỷ lệ cao nhất. Tỷ lệ này giảm gần 1/2,
còn 24,4% ở nhóm 20-34 tuổi và lại giảm tiếp 2/3, còn 12,3% và 12,2%
tư¬ng ứng với nhóm 35-49 tuổi và nhóm 50 tuổi trở lên. Điều này có thể
là những ngưêi di cư ở nhóm tuổi trẻ nhất thưêng chưa kết hôn mà nhóm
chưa kết hôn theo phân tích ở trên thì cha mẹ thưêng hay tham gia vào
quyết định di cư của ngưêi con chưa kết hôn, cho nên khó khăn mà nhóm
tuổi trẻ nhất gặp phải là gia đình quá lo lắng không đồng ý cho đi. 

Về khó khăn “con còn bé” thì hầu hết những ngưêi ®� kết hôn nói “con
còn bé” là khó khăn mà họ phải đối mặt trưíc quyết định di cư lên Hà Nội.
Phụ nữ lo lắng cho con còn bé nhiều hơn nam giới. Tỷ lệ phụ nữ lo lắng
cho con con bé trưíc khi di cư cao gấp 3 lần nam giới (76,3% so 23,8%).
Với vai trò chăm sóc con cái, phụ nữ quyết định ra đi làm ăn để lại đứa
con còn nhỏ ở nhà cho ngưêi khác chăm sóc thì đây quả là một quyết định
không dễ dàng đối với họ. Chính vì miếng cơm manh áo, vì tư¬ng lai sau
này của con cái, họ mới dứt lòng ra đi. Một phụ nữ di cư tâm sự: “Cái khổ
tâm nhất của phụ nữ chúng em là phải xa các con, nhất là cháu út nhà em
mới có 3 tuổi. Nhiều đêm nằm ở Hà Nội nhớ các cháu quá, cũng phải
khóc thầm đấy, nhưng lại nghĩ mình phải chịu đựng vì chồng con thôi.”
(PVS, nữ di cư, 35 tuổi). Thậm chí, có phụ nữ còn cảm thấy có lỗi khi họ
không thể hoàn thành vai trò chăm sóc con cái của mình. “Muốn cho con
đầy đủ thì phải đi làm ăn xa, mà đi làm ăn xa thì lại không quan tâm đến
chuyện hàng ngày của con ®ưîc. Chỉ mong sau này con cái lớn lên hiểu
®ưîc tấm lòng của mình là ®ưîc.” (PVS, nữ di cư, 27 tuổi).

Giải quyết khó khăn

Để giải quyết những khó khăn trưíc khi quyết định di cư, chỉ có 12,9%
ngưêi trả lời là không làm gì cả, mặc kệ, cứ đi, muốn ra sao thì ra; số còn
lại cố gắng tìm cách khắc phục. Cụ thể: 28,8% thuyết phục cha mẹ, vợ
chồng chấp nhận; 20,3% tìm cách học hỏi để có thể làm ®ưîc; 17,0% nhờ
cậy họ hàng chăm sóc con cái, nhà cửa; 13,3% liên hệ với ngưêi
lµng/ngưêi quen đang ở Hà Nội nhờ giúp đỡ và chỉ dẫn công việc hoặc nơi
ở; 9,4% vay tiền, thu xếp tiền cầm đi theo; 8,9% chạy vạy vay tiền; 6.5%
xin đi làm tạm một thời gian trưíc, tốt thì tiếp tục; 2,2% thuyết phục
chång/vî cùng di cư; và chỉ có 1,3% ®ưa con đi theo (Bảng 4). 

Những ngưêi di cư tù do lên Hà Nội có xu hưíng giải quyết khó khăn



trưíc khi di cư ngay tại quê nhà. Tỷ lệ ngưêi chọn giải pháp “®ưa con đi

theo để tiện trông nom/học hành” chiếm tỷ lệ ít nhất, chỉ có 1,3% tổng số

ngưêi trả lời. Theo họ thì “để ở quê thôi, mang lên đây còn đi làm nữa thì
ai trông con cho mà đi, ít ngưêi đem con theo lắm. Lên đây làm lông vất
vả còn lại đèo bòng thêm trẻ con thì làm sao có thời gian mà đi kiếm tiền
®ưîc. Rồi con ăn uống học hành. Để con ở nhà thì mình mới yên tâm làm
ăn chứ.” (PVS, nữ di cư, 35 tuổi). 

Xem xét việc giải quyết khó khăn trưíc khi quyết định di cư lên Hà

Nội với giới tính, học vấn, nhóm tuổi và tình trạng hôn nhân thì hầu như
không có sự khác biệt nào liên quan đến các yếu tố này. Chỉ có một khác

biệt duy nhất liên quan giới tính trong trưêng hợp giải quyết khó khăn là

“nhờ cậy họ hàng chăm sóc con cái, nhà cửa” (Bảng 4, mục 3). Phụ nữ nhờ

cậy họ hàng chăm sóc con cái, nhà cửa cao gấp 3 lần nam giới (75,6% so

với 24,4%). Lại một lần nữa ta thấy ảnh hưëng của vai trò giới đối với việc

di cư của phụ nữ. Trưíc khi quyết định di cư, phụ nữ thưêng nhờ cậy họ

hàng làm thay vai trò chăm sóc con cái, nhà cửa để họ có thể yên tâm di

cư.
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Bảng 4. Giải quyết khó khăn trưíc khi di cư lên Hà Nội



3. Kết luận

Di cư tù do lên Hà Nội kiếm việc làm là cách thức mà rất nhiều hộ gia
đình ở vùng nông thôn Việt Nam ®� làm để đối phó với nghèo đói. Trong
các yếu tố ảnh hưëng thì yếu tố giới tính và học vấn hầu như không có ảnh
hưëng gì đến việc di cư vì nghèo đói, nhưng yếu tố tuổi và hôn nhân lại có
ảnh hưëng đáng kể. Di cư vì nghèo đói tăng theo tuổi. Trong hoàn cảnh
nghèo đói, trách nhiệm của ngưêi ®� kết hôn đối với gia đình và con cái ®�
buộc họ phải di cư để kiếm sống cho gia đình. Ngưêi di cư từ hộ gia đình
có thể là ngưêi có cơ hội việc làm ở Hà Nội, ngưêi có thể mang lại lợi ích
kinh tế lớn nhất và rủi ro ít nhất cho gia đình và ngưêi ®ưîc ngưêi thân
trong gia đình đồng ý gánh vác các vài trò mà họ thực hiện trong gia đình.
So với nam giới, phụ nữ di cư gần hơn do vài trò tái sản xuất của mình. 

Nam giới thưêng độc lập hơn và tự chủ hơn trong việc khởi xưíng và
quyết định di cư. Nhiều phụ nữ di cư là do ngưêi khác gợi ý và việc di cư
của phụ nữ thưêng ®ưîc bàn bạc và quyết định bởi gia đình và ngưêi
chồng.

Khó khăn lớn nhất mà ngưêi di cư phải đối mặt trưíc khi quyết định
di cư Hà Nội là thu xếp việc chăm sóc con cái. Phụ nữ gặp khó khăn nhiều
hơn nam giới, ngưêi ®� kết hôn gặp khó khăn nhiều hơn ngưêi chưa kết
hôn. Ngưêi di cư trẻ nhất gặp khó khăn ít nhất. Ngưêi di cư thưêng giải
quyết những khó khăn của mình tại quê nhà chứ không giải quyết khó
khăn tại Hà Nội.�
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